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nguyễn thạch giang 

ình Ngô đại cáo là khúc ca 
hùng tráng bất hủ, một bức 
tranh sinh động và trung 

thực về hình ảnh của dân tộc trong cuộc 
kháng chiến bình Ngô, một bản tổng kết 
khái quát những phẩm chất cao  quý về 
phương diện lịch sử và con người, nêu 
cao truyền thống độc lập tự chủ, quật 
cường bất khuất và tinh thần nhân đạo 
của nhân dân ta. 

Hai câu mở đầu bài cáo: “Nhân nghĩa 
chi cử yếu tại an dân, Điếu phạt chi sư 
mạc tiên khử bạo”(1) là lời tuyên ngôn 
trình bày lý do chiến thắng quân thù của 
nhân dân ta trong lịch sử và trong cuộc 
kháng chiến bình Ngô. 

Các từ ngữ “nhân nghĩa”, “an dân”, 
“khử bạo” là những từ ngữ trung tâm, là 
tư tưởng chỉ đạo chiến lược bình Ngô, chi 
phối toàn ý bài văn, có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng, mở cửa cho tâm hồn chúng 
ta tiếp xúc với “khúc ca hùng tráng bất 
hủ” này của dân tộc. 

Một mệnh đề hết sức rõ ràng Nguyễn 
Trãi đã phác hoạ ra là: Vì “an dân” mà 
“khử bạo”, và “khử bạo” bằng “nhân 
nghĩa”. “Nhân nghĩa” là đường lối chỉ 
đạo hành động, “an dân” là mục đích 
hành động “khử bạo”. 

Chúng có vị trí quan trọng như vậy 
trong bài văn, cho nên chúng ta cần 

nghiên cứu, tìm hiểu kỹ để có được một 
lý giải thích hợp và  minh bạch. 

Nhân nghĩa là gì? Nhân nghĩa được 
vận dụng như một phương châm chỉ đạo 
một đường lối “khử bạo”, cho nên nó 
không còn là một khái niệm luân lý đơn 
thuần, nó bao hàm một ý nghĩa triết 
học(2), một tư tưởng chỉ đạo chiến lược 
nhằm tạo ra một sức mạnh vật chất 
trong công cuộc khử bạo bình Ngô. 

Nhân nghĩa, truy từ ngọn nguồn phát 
sinh thì khái niệm này cũng như bất kỳ 
khái niệm luân lý nào khác như: Lễ – 
Tín – Cần – Kiệm – Liêm – Chính … đều 
có nguồn gốc từ vốn từ ngữ dân gian. 
Nhà Nho đã lấy những khái niệm này từ 
trong di sản văn hoá đó mà truyền thuật 
lại. Nhân nghĩa, cũng như hầu hết 
những khái niệm trong “lục nghệ”(3) đều 
có từ trước Khổng Tử. 

Nhân nghĩa, theo họ vốn chỉ có một giá 
trị luân lý đơn thuần về đức tính mỗi cá 
nhân. “Nghĩa” là việc ta phải làm trong 
bất kỳ hoàn cảnh nào, dù phải hy sinh đến 
tính mệnh; bởi vì những điều ấy đáng phải 
làm về phương diện luân lý. 

 “Nghĩa” ở Đại cáo bình Ngô đã tạo 
nên một sức mạnh vật chất to lớn, bất 
chấp mọi thế lực bạo tàn, đã có tác dụng 
huy động quần chúng đứng lên vì chính 
nghĩa. Kho tàng văn hoá phong phú của 
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dân tộc đã tiếp thu khái niệm đó một 
cách tự nhiên, vì trong vốn văn hoá 
truyền thống của mình đã có mầm 
mống, có nhu cầu truyền bá nội dung 
văn hoá đó bằng một cái vỏ âm thanh 
thích hợp. “Nghĩa” là vỏ âm thanh mà 
dân tộc Việt đã dùng để chở cái nội dung 
văn hoá - nói theo chữ bây giờ – là cái 
nội hàm vốn có đó của dân tộc. 

Nhưng mặt sáng tạo ở đây là gì? Nho 
gia hành động vì nghĩa trên nhu cầu đạo 
đức, luân lý. Vì vậy “nghĩa” không tạo 
nên một sức mạnh tổng hợp. ở đây 
Nguyễn Trãi đã dùng nó như một 
phương châm tư tưởng chỉ đạo có một 
sức mạnh vô song. “Nhân nghĩa” đã trở 
thành vô địch và tất thắng vì có đường 
lối, có sách lược cụ thể. Và, Bình Ngô 
sách  là đường lối, sách lược đó. Như 
vậy, rõ ràng “nghĩa” đã vượt ra khỏi 
phạm trù luân lý… Lòng tin của Nguyễn 
Trãi vào  thắng lợi cuối cùng trong sự 
nghiệp bình Ngô  có từ đây, từ buổi đầu 
Lam Sơn dựng cờ nghĩa, dâng “Bình Ngô 
sách” ở Lỗi Giang. 

ý niệm “nghĩa” có phần thiên về hình 
thức. Bản tính hình thức của bổn phận 
mọi người trong xã hội là cái “ta phải 
làm”. Nhưng bản tính của những bổn 
phận kia là gì? Chính là lòng thương 
người, tức là “nhân”. “Nhân là thương 
người”(4). Và người nào thật lòng thương 
người khác thì có thể làm tròn bổn phận 
mình trong xã hội. Như vậy, “nhân” chỉ 
có ý nghĩa luân lý, xuất phát từ lòng 
thương người, hay nói một cách khác là 
phải “nới lòng mình cho lan tới người”. 
Không ai nói rõ tại sao người ta phải làm 
như vậy. 

Gần 200 năm sau, Mạnh Tử đã đưa 
thuyết “tính thiện”(5) để giải đáp câu hỏi 
này. Sở dĩ mọi người phải thi hành đạo 

nhân là vì bản tính con người là thiện 
(nhân sinh tính bản thiện). Đối với Nho 
gia, lòng nhân là đức tính phát sinh tự 
nhiên, do từ bản tính con người. 

Như vậy, khi trình bày nguyên tắc về 
thi hành đạo “nhân”, Khổng Tử chỉ giới 
hạn trong việc tu dưỡng bản thân của 
mỗi người. Với Mạnh Tử thì sự áp dụng 
đã lan tới chính trị. Nói một cách khác, 
với Khổng Tử đây chỉ là phép “nội 
thánh”, nhưng với Mạnh Tử, nó đã nới 
rộng thành phép “ngoại vương”. Nhưng 
ngay trong nghĩa xưa nhất của “nội 
thánh”,  Mạnh Tử cũng giãi bày quan 
niệm ông có phần rộng hơn, đặt con 
người trong bối cảnh chung của vũ trụ. 
Ông nói: “Ai hết lòng mình thì biết tính 
mình. Biết tính mình thì biết trời” 
(Mạnh Tử, VIIa,1). Lòng đây là “lòng 
chẳng nỡ”, hay “lòng thương xót”. Nó là 
bản chất cốt yếu của tính người. Do đó, 
khi ta hết lòng ta, thì biết được tính ta. 
Và, theo Mạnh Tử, thì tính ta là “cái trời 
cho ta” (Mạnh Tử, VIa, 15). Vậy khi ta 
biết tính ta – thì ta biết trời. 

Những lời giải thích kia thực chất vẫn 
nằm trong phạm vi luân lý, có điều có 
tính chất siêu hình hơn. Nó vẫn không 
đáp ứng được nhu cầu về nhận thức của 
con người về con người trong toàn thể. Các 
nhà Nho siêu hình đã cố gắng đáp ứng 
nhu cầu đó. Họ đã đưa vào kinh dịch  vốn 
là sách để bói, những lời giải thích về vũ 
trụ siêu hình và đạo đức. Cảm hứng siêu 
hình trong sách thật là lớn lao. 

Tư tưởng siêu hình trọng yếu nhất 
của Dịch truyện là tư tưởng về Đạo. Đạo 
của Đạo đức kinh là độc vị, từ đó mọi vật 
trong vũ trụ sinh thành và biến hoá.  
Đạo của Dịch truyện, trái lại, thì phức tạp 
và biểu thị cho nhiều lí chi phối từng cái 
một các phạm trù hữu thể trong vũ trụ. 
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Nó làm thành một lí siêu hình hữu 
danh (un principe mÐtaphisique 
nominable) như đạo vua, đạo tôi, đạo 
cha, đạo con.  Đó là những gì mà ông 
vua, bề tôi, người cha, đứa con phải thế. 
Mỗi đạo ấy được biểu thị bằng một cái 
danh và mọi người phải hành động một 
cách lý tưởng hợp với những danh khác 
nhau ấy(6). 

Bên cạnh những đạo của mọi loài và 
mọi sự vật, Dịch truyện còn có một Đạo 
khác cho mọi sự vật trong toàn thể của 
chúng. Nói cách khác, bên cạnh vô vàn 
đạo riêng biệt, có một Đạo tổng quát 
tham dự vào sự sinh hoá của vạn vật.Đó 
là cái đạo sinh thành của vạn vật và sự 
sinh thành ấy là hoàn thành lớn nhất 
của trời đất. Hệ từ (trong kinh Dịch) nói: 
“Đức lớn của trời đất là sinh” (thiên địa 
chi đại đức thị sinh). Tiếng “sinh” đây  
chỉ có nghĩa là sinh sản, là ý nghĩa thích 
hợp nhất với tư tưởng Dịch truyện. 
Nhưng theo Trình Hạo và các nhà đạo 
học khác, thì “sinh” thật sự có ý nghĩa là 
sự sống hay đem lại sự sống. Theo họ, 
trong mọi vật đều có khuynh hướng đi 
đến sự sống, và khuynh hướng ấy làm 
thành đức “nhân” của trời đất. Vì thế 
nên từ ngữ “bất nhân” là danh từ chuyên 
môn trong y học Trung Hoa để chỉ sự tê 
liệt. Điều ấy nói rất đúng danh trạng. Kẻ 
nhân coi trời đất vạn vật là nhất thể. 
Chẳng gì không phải là mình. Đã nhận 
được mọi vật là mình, thì chỗ nào mà 
không tới? 

Từ đó ta có thể suy ra: lòng người bất 
nhân thì sẽ bị cô lập và sức sống không 
còn. Và, Nguyễn Trãi  đã khởi phát từ 
phản đề của loại suy này mà tước bỏ 
phần siêu hình của chữ “nhân”. Lại nữa, 
trên một truyền thống văn hoá giàu 
nhân ái “thương người như thể thương 

thân…”, Nguyễn Trãi đã cho vào với 
“nghĩa”, làm thành một học thuyết của 
riêng mình, chỉ dẫn cho mọi người hành 
động và thực thi nó một cách triệt để. Đó 
là điều mới mẻ vĩ đại nhất, hơn bất kỳ một 
đạo gia, một lý thuyết gia nào trước ông.   

Chữ “nhân” của Nguyễn Trãi không 
còn là một từ ngữ đạo đức mà cũng 
không còn là một khái niệm siêu hình về 
“thiên địa vạn vật nhất thể” mà là một 
tư tưởng chiến lược, một tư tưởng triết 
học chỉ đạo có tác dụng tạo nên những 
sức mạnh vật chất cụ thể, một mặt có 
thể tập hợp đoàn kết được mọi người 
chung một lòng vì nghĩa lớn theo nguyên 
lý “nhị nhân đồng tâm kỳ lợi đoạn kim” 
và cảm hoá được quân thù, khơi dậy ở họ 
bản tính “lòng chẳng nỡ”; mặt khác, 
“nhân” đã hun đúc một lòng tin mạnh 
mẽ vào thắng lợi vì nó hợp với đạo lớn 
của tự nhiên, hợp với lòng người. 

Chủ trương chiến lược “đánh vào lòng 
người” (công tâm) của Nguyễn Trãi được 
xây dựng trên nền tảng tư tưởng “nhân” 
đó. 

“Nhân” với ý nghĩa luân lý đơn thuần, 
chỉ rút gọn trong việc tu dưỡng thụ động. 
“Nhân” với hứng vị siêu hình chỉ là một 
thứ trang sức cho tư tưởng. “Nhân” với ý 
nghĩa triết học, vượt ra ngoài phạm trù 
luân lý, thì hướng người ta đến hành 
động với một niềm tin sắt đá, đủ tạo nên 
một sức mạnh vật chất có hiệu quả để 
chiến thắng mọi thế lực bất nhân dù tàn 
bạo và to lớn đến đâu. 

Trong lịch sử văn hoá dân tộc, kể cả 
văn hoá dân gian, khái niệm “nhân” 
chưa bao giờ có một nội dung động, có ý 
nghĩa chỉ đạo thực tiễn như vậy. Trước 
đó, “Nhân” theo truyền thống chỉ là một 
khái niệm luân lý đơn thuần. Thơ văn 
trong thời đại Lý, Trần, âm hưởng chung 
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toát lên một tinh thần Thiền học – Thiền 
học Việt Nam, vì tông phái Phật học 
ngoại lai này đã chịu ảnh hưởng sâu sắc 
truyền thống văn hoá của dân tộc Việt 
mà mang một sắc thái riêng. ít có dân 
tộc nào có một nền văn hoá dân gian đề 
cập đến những khía cạnh luân lý như 
dân tộc ta, đặc biệt là trong ca dao, dân 
ca, tục ngữ. Đó là cơ sở cho việc tiếp thu 
tư tưởng Phật học trong buổi đầu dựng 
nước và nay là cơ sở tiếp thu những tư 
tưởng Nho, Lão để dung hợp thành một 
học phái Nho học cao hơn gọi là đạo học 
hay học phái của nhà nho mới Việt Nam. 

Với sự du nhập của Phật học, người ta 
càng chú ý đến những vấn đề siêu hình 
về những giá trị siêu luân lý – hay như 
lời người đương thời - đến những vấn đề 
tính và mệnh. Những lời bàn về những 
vấn đề ấy trong các trước tác như Luận 
ngữ, Mạnh Tử, Trung dung và nhất là 
kinh dịch không còn thích hợp nữa. 

Nho học phải nhờ đến Phật học trong 
đó Thiền học là tông phái có ảnh hưởng 
lớn nhất, và nhờ đến cả Lão học. Vì như 
chúng ta đã biết Dịch truyện và sách 
Lão Tử  đều có những quan điểm tương 
đồng, như cả hai đều coi thái quá là họa 
lớn, đều coi sự trở lại là cái động của 
đạo… Dịch truyện cũng đồng ý với sách 
Lão Tử mà nói rằng muốn làm được việc 
gì, thì phải bổ túc vật ấy bằng cái đối 
lập, hay cả hai đều cho rằng khiêm 
nhường là những đức lớn … 

Chắc chắn dân tộc ta đã tiếp xúc với 
Phật giáo rất sớm từ thế kỷ thứ I sau 
công nguyên. Đến cuối thế kỷ thứ VI, 
Thiền học đã phát triển. ở Trung Quốc, 
thì Phật học đã được đưa vào dưới triều 
Minh đế (58 – 75) 

Nhưng kinh Phật được dịch từ thế kỷ 
thứ V (kể cả nhà sư ấn Độ Cưu- Ma- La- 

Thập là dịch giả) còn dùng từ ngữ đạo 
gia như: “hữu”, “vô”, “hữu vi”, “vô vi” để 
nói về Phật pháp. Sách Phật thường 
được giải thích bằng những ý lấy trong 
triết học đạo gia, và Thiền tông chú ở sự 
học tập, tu luyện thiên về tự nhiên vô vi 
của đạo gia. 

Trở lên là lý do chỉ rõ ba dòng tư 
tưởng  làm nguồn chính cho đạo học và 
giải thích tại sao cả ba dòng văn hoá đó 
lại có thể dung hợp được, đẩy nho học 
phát triển vươn tới các lĩnh vực triết học 
vũ trụ và nhân sinh. 

“Thánh nhân” làm điều mà mọi người 
phải làm, nhưng vì hiểu biết, hành vi 
của họ có được một ý nghĩa mới – giá trị 
siêu luân lý. Mọi người đều có trong 
chính họ đức tính mà thiền gia gọi là 
thần thông, chính trong ý nghĩa ấy mà 
đạo học của các nhà nho về sau thật sự 
là sự phát triển cao của thiền học. 

Trong lịch sử tư tưởng chính trị của 
dân tộc, số nho gia thuần tuý thời đại 
nào cũng có nhưng rất hiếm, ngay cả 
trong những thời cực thịnh của nho học 
vào những thế kỷ XV và XIX sau này. 
Nho học được tôn vinh như là “quốc 
giáo”. 

Nho học vốn bảo thủ, quanh quẩn với 
cái nhìn lại quá khứ để từ đó tìm những 
kỷ cương luân lý trong quan hệ giữa vua 
tôi, cha con, chồng vợ… trong xã hội. 
Cương thường là thể chế đạo đức luân lý 
đó. Thuyết “chính danh” của Khổng Tử 
cũng đề ra nhằm đáp ứng nhu cầu chính 
trị, xã hội đó. Giải quyết những vấn đề 
luân lý thực tại, trong khi con người vốn 
đã có những nhân tố muốn vươn lên, nay 
qua thực tiễn tích luỹ kiến thức, ngầm 
mang một khát vọng tìm hiểu, tiến bộ 
mãi trong nhận thức sự vật. 
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Lý thuyết của Phật và Lão đã đáp 
ứng cho nhu cầu mới đó của con người. 
Phật học đem lại cho người xưa tính lạc 
quan, bao giờ cũng lạc quan bình thản 
trong cuộc sống hiện hữu. Lão học ngoài 
việc cho họ có cái nhìn, lối sống hồn 
nhiên, còn cho họ một niềm tin tưởng 
vượt qua biết bao khó khăn của lịch sử, 
một hy vọng ở ngày mai… Trở lại là cái 
động của đạo, “bĩ cực thái lai” là những 
yếu tố cơ bản của Dịch truyện và của cả 
Đạo đức kinh đã nuôi dưỡng cho con 
người thời xa xưa tinh thần ấy. Xét cho 
cùng, thì những tư tưởng đó vốn xuất 
phát từ kinh nghiệm làm ăn của một 
nền sản xuất nông nghiệp của bất kỳ 
một dân tộc nào như dân tộc ta. Ca dao, 
tục ngữ còn ghi lại dấu vết của những 
kinh nghiệm đó. Văn hoá Việt có hoà 
đồng những tư tưởng đó của Dịch và Lão 
cũng là điều dễ hiểu. Ngoài ra, cảm 
hứng đạo học đã để lại cho kho tàng văn 
học  biết bao áng văn thơ diễm lệ từ Lý, 
Trần cho đến cuối thế kỷ XIX, kể cả 
Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá 
Quát, Bà Huyện Thanh Quan… với 
những nét độc đáo tự cường đầy sức sống 
của dân tộc! 

Nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là như 
vậy. Từ trong văn hoá dân tộc, tiếp xúc 
với các nguồn văn hóa Nho học, Lão học 
và Phật học, nhân nghĩa của Nguyễn 
Trãi đã vượt khỏi phạm trù luân lý đơn 
thuần và trở thành giá trị siêu luân lý  
có tác dụng như những chủ trương chỉ 
đạo chiến lược đưa hành động, đưa cuộc 
kháng chiến bình Ngô đến thành công. 
Ông cũng đã nói rõ tác dụng của nhân 
nghĩa trong việc dựng nước giữ nước: 
“Quyền mưu bản thị dụng trừ gian; 
nhân nghĩa duy trì quốc thể an”(7). 

Tư tưởng nhân nghĩa đã chỉ đạo, là 
kim chỉ nam cho mọi đường lối, chủ 
trương kinh bang tế thế của Nguyễn 
Trãi trong đó Bình Ngô đại cáo là một 
bản tổng kết phác hoạ rõ nét sự ứng 
dụng và tác dụng của nhân nghĩa. Và, 
nhân nghĩa, về phương diện nghệ thuật, 
cũng là lý tưởng thẩm mỹ là cảm hứng 
chủ đạo của Bình Ngô đại cáo. 

Có thể nói, trước ông, trong lịch sử 
chưa có một nhân vật nào có một ý thức 
rõ rệt về nhân dân, vì dân  như Nguyễn 
Trãi. Trong sự nghiệp bình Ngô cũng 
như trong công cuộc xây dựng đất nước, 
ý thức đó luôn luôn có ở ông, làm gì ông 
cũng nghĩ đến quyền lợi của dân. Trong 
một bài chiếu ngắn bàn về phép tiền tệ 
mà đã có 4 lần ông nhắc đến dân(8). 
Trong một bài thơ chữ Hán, Nguyễn 
Trãi không những vì lòng nhân mà 
thương dân, mà ông thực sự ý thức được 
sức mạnh của dân, cùng với quan hệ 
giữa dân và người cầm đầu cai trị dân: 

Phúc chu thuỷ tín dân do thuỷ 

(Lật thuyền mới rõ dân như nước) 
(Bài 13) 

Trong bài chiếu răn bảo Thái tử, 
Nguyễn Trãi cũng viết “Vả lại, nếu người 
có nhân là dân, mà chở thuyền và lật 
thuyền cũng là dân”. 

Tóm lại, trong phần mở đầu, bài cáo 
chủ yếu nêu rõ thế nước Đại Việt trong 
lịch sử và nguyên nhân đã tạo nên thế 
nước đó. Trong quá trình tồn tại của 
mình, nước Đại Việt thực là một nước có 
văn hiến, đường đường sánh ngang hàng 
với các liệt cường đế quốc phong kiến 
khác. Được như vậy là bởi tất cả các cuộc 
xâm lược đều bị đánh bại vì lý do chính 
nghĩa của chiến tranh giữ nước của dân 
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tộc. Nhân nghĩa không còn là một khái 
niệm luân lý của nho gia. Nó đã trở 
thành một tư tưởng chỉ đạo chiến lược, 
thực tiễn đầy sức sống, có một sức mạnh 
vật chất đưa cuộc bình Ngô (khử bạo) 
đến thắng lợi vì một mục đích cao cả là 
“an dân”. 

chú thích: 

(1) Dịch: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. 

(2) Tức là những suy nghĩ, tư tưởng có 
hệ thống, có ý thức về cuộc sống. Sau đây 
chúng ta sẽ thấy nhân nghĩa được suy nghĩ 
thành hệ thống như thế nào trong cả nhân 
sinh quan và vũ trụ quan của Nguyễn Trãi. 
Đối với ông, nhân nghĩa đã trở thành một 

chủ nghĩa, có thể gọi là chủ nghĩa nhân 
nghĩa của ức Trai. 

(3) Hiểu là “Sáu kinh”: Dịch, Thi, Thư, 
Lễ, Nhạc, Xuân Thu. 

(4) Luận ngữ: Phàn Trì vấn nhân, Tử 
viết: ái nhân (Nhan Uyên). 

(5) Tư tưởng Tuân Tử là phản thuyết 
(anti-thèse) của tư tưởng Mạnh Tử. Mạnh Tử 
chủ trương thuyết tính thiện thì Tuân Tử 
chủ trương trái lại, với thuyết tính ác. 

(6) ở đây ta thấy lại thuyết chính danh 
xưa của Khổng Tử, mặc dầu với Ông chính 
danh chỉ là lý thuyết thuần đạo đức, luân lý. 

(7) Hạ quy Lam Sơn (Mừng về Lam 
Sơn). Nghĩa: Quyền mưu vốn để trừ gian, 
Nhân nghĩa giữ gìn thế nước an. 

(8) Chiếu bàn về phép tiền tệ. Nguyễn 
Trãi toàn tập. Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 
1976, trang 134.  

 

 

 

 

(Tiếp theo trang 72) 

“Kinh tế phi công hữu là bộ phận hợp 
thành quan trọng của kinh tế thị trường 
XHCN của Trung Quốc” 

“Phải kiện toàn chế độ pháp luật về 
quyền tài sản, dựa vào pháp luật bảo hộ 
quyền lợi, lợi ích hợp pháp và cạnh tranh 
công bằng của các loại doanh nghiệp, 
đồng thời thực hiện sự giám sát và quản 
lý đối với các doanh nghiệp này” 

Theo đánh giá, đây là lần đầu tiên, 
trong văn kiện chính thức của ĐCS 
Trung Quốc đã có sự sửa đổi quan trọng 
đối với lý luận về chế độ công hữu truyền 
thống; hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên 
ĐCS Trung Quốc chỉ rõ những mâu 
thuẫn trong cải cách kinh tế là thuộc về 
chế độ công hữu truyền thống. Vì vậy 

văn kiện Đại hội XV ĐCS Trung Quốc 
(1997) được coi là một lần giải phóng tư 
tưởng nữa trong tiến trình cải cách mở 
cửa và xây dựng hiện đại hoá của 
Trung Quốc.  
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